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TOM TAT

Nghién cru dwere tién hanh tir thang 1/2007 dén thang 6/2010 trén 144 mau vat thudc loai ca chét
mun ti (Mystus multiradiatus) thu thap tai lwu vwec séng Sai Gon - Pdng Nai nham xac dinh cac dic diém
sinh hoc - sinh thai co’ ban cua loai ca nay véi muc dich thuan hoa chiing trong twong lai. Cac chi tiéu
dwoc chon nghién ciru bao gém: twong quan phat trién gitra kich thwéc va khéi lwong (144 mau); thanh
phan tuéi ca khai thac (58 mau); ty lé dwcl/cai trong ca khai thac (80 mau); tudi thanh thuc sinh duc (45
mau); stec sinh san (30 mau). Két qua phan tich cho thay, ca chét mun ti 1a loai cadc kich thwéc nho, tudi
tho thap nhwng lai c6 kha nang thanh thuc sinh duc va sinh san sé&m (ca 1 ndm da cé thé sinh san); strc
sinh san twong déi cao,... diéu nay cho thay, ca chét mun ti l1a loai ca cé kha niang phuc hdi quan dan
nhanh. Hon nira, loai ca nay cé san lweng twong déi cao, thit thom ngon, cé gia tri kinh té & khu vyc
Nam Bé. Ngoai gia tri vé kinh té, loai ca nay con cé nhirng dic diém néi bat vé ngoai hinh, kich thuwéc
vira phai nén kha dwoc wa chudng trén thi trwong ca canh. Nghién ctru con cho thay, loai ca nay cé
viing phan bé twong ddi rong, cac chi tiéu méi trwéng phan bd cé bién do dao dong cao, thirc an da
dang... rat thuan lgi dé thuan hoa cho muc dich nuéi trong twong lai.

T khoa: Ca kinh té, dic diém sinh hoc, Mystus multiradiatus, Sai Gon - Déng Nai.

SUMMARY

A study was carried out from 1/2007 to 6/2010 on 144 specimen of Mystus multiradiatus species
that collecting in Saigon - Dongnai river system. This paper present some biological characteristics
such as: interdependence between weight and length (144 specimen); age (58 specimen); reproductive
capacity (30 specimen); seasonal of reproduction and distribution, etc. The result showed that: this
species is small size; short life cycle; short mature age; high reproductive power; ect. That is favorable
reproductive resource.This species is known, because of high exploitation, valuable food supply and
economic fish value in the Southern of Vietnam. Beside economic value, it is using for ornamental fishes
purpose. This study is purpose to make the first data for development of aquaculture.

Key words: Biological characteristics, economic fish, Mystus multiradiatus, Saigon - Dongnai.

1. DAT VAN DE

Ca chét mun ti - Mystus multiradiatus
Roberts, 1992 thudc giong ci chdt (Mystus),
ho ca liang (Bagridae), bd ca4 nheo
(Siluriformes). Trén thé giéi, giobng Mystus c6
37 loai, phan bs kha réong nhung phan lén
cling tap trung & cAc nudc nhiet déi. O Viet
Nam, gidng Mystus c6 9 loai, phan 16n tap
trung & cac tinh Nam Bo, dac biét 1a khu vuc
dong bang song Ctiu Long. Ca chét mun ti 1a
loai ca rat co gia tri vé méit kinh t& 6 khu vuc

Nam Bd nhu san lugng khai théic cao, thit
ngon va c6 gia tri cao vé miat hang hoa.
Ngoai ra, cd chét mun ti con c6 thé dude st
dung lam ci canh (B Thuy san, 1996) bdi
cac dudng nét trén co thé sic sdo, mau séc
néi bat, kich thuée vita phai va kha duge ua
chudng trén thi trudng ca canh hién nay.
Miic dau ca chét mun ti rat c6 gia tri ca
vé thuc phdm va muc dich vui choi, giai tri
nhung cho d&n nay van chua tim thay tai
liéu nao nghién ctu vé diac diém sinh hoc —
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sinh thai cta loai ca nay. Nghién ciiu nay
duge tién hanh nhdm tim hiéu mot s6 dic
diém sinh hoc sinh thai co ban cta loai ca
nay nhu: tuong quan chiéu dai - khéi luong
ca khai thac; kich thude ca khai thac; thanh
phan tudi ca khai théc; stic sinh san tuong
d61; stic sinh san tuyét d6i; thanh phan thtic
an ty nhién v6i mong muén lam co sé ban
dau cho viéc phat trién loai ca nay cho muc
dich thuong mai trong tuong lai.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CUU

2.1. Phuong phap thuc dia

16 dgt khao sat thuc dia da dudc té chiic
tir 1/2007 dén 6/2010 dé thu thap mAu phan
tich cac dic diém sinh hoc — sinh thai. Mau
vat duge thu tai cac khu vyce thude luu vyce
song Sai Gon - Pong Nai va dude luu giii tai
Phong tiéu ban ca, Vién Sinh hoc Nhiét ddi,
Tp. H6 Chi Minh.

Cac mau vat dugc chup hinh ngay khi
con tudi sau d6 dudce c6 dinh va luu gifi trong
formaline 5-8% dua vé phan tich 6 phong thi
nghiém. Riéng cac mau phan tich thanh phan
thic an thi dugc giai phau tai chd va cd dinh
rudt cta ching dé phan tich & phong thi nghiém.

Ngoai ra, phuong phap tiép xtc cong
dong cang duge tién hanh song song dé thu
thap nhiing théng tin lién quan nhu: thoi
gian danh bét; mua vu danh bit; mua sinh
san; thtc &n; phan bo; ...

2.2. Trong phong thi nghiém

MAu vat thu thap ngoai thuc dia dugc
tién hanh phan tich trong phong thi nghiém
v6i céc chi tiéu:

- Chiéu dai dudc do truc tiép trén mau ca
thu thap bing thuéc kep; khéi lugng dudc
can bing can dién ti Setius; cac méi tuong
quan vé chiéu dai va khéi lugng dugc phan
tich trén phan mém MS. Excel 2007 va
Systate 6.0.

- Tinh thanh phan tudi ca khai thac dua
vao su phat trién cta cac vong sinh trudng
trén mau xuong 14y ti dot song clia cot song
(Pravdin, 1963).

- Stic sinh san tuyét d6i dudc xac dinh
bing cach dém s6 lugng tring ca khi ca thé
cai da phat trién tuyén sinh duc dén giai
doan IV cta chu ky chin muéi sinh duc; stic
sinh san tuong déi dugc x4c dinh theo cong
thiic T = N/W (N: stic sinh san tuyét doi, W
khéi lugng co thé ca cai) (Pravdin, 1963;
Nikolsky, 1961; Xakun, Buskaia, 1968).

- Cac dic diém vé phan bo, di cu dudge
xac dinh dua vao mau vat thu thap, phong
van ngu dan va tham khdo cic tai lidu cta
(Pravdin, 1963; Bui Lai va cs., 1985;
Nikolsky, 1961; Tran Van Vy, 1982).

- Thanh phan thic an trong 6ng tiéu
hoa dudc phan tich dya vao hién dién cta
thtic 4n trong mau rudt va tan sudt xuit
hién tiing loai thic an (Tran Vin Vy, 1982).
Ngoai ra, nghién ctiu c6 két hop véi phuong
phap tiép xtc cong déng (ngu dan va ngudi
nudi ca canh) va tham khao céc tai liéu khac
c6 lién quan.

Cac chi s6 phan tich theo phuong phap
ngu loai hoc théng thudng. S6 liéu phan tich
dudc xti 1y trén cac phan mém Excel 2007 va
Systate 6.0 va cac phan mém hd trg khac.
Phuong phap tiép xic cong doéng dua vao
mau phiéu diéu tra ciia nhém nghién ctu.

Ca chét soc mun ti Mystus multiradiatus Roberts, 1992
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3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Tuong quan chiéu dai - khéi lugng
ca khai thac
3.1.1. Kich thudc, khéi lugng cd khai thdc

Tuy theo tung loai ngu cu, cach khai
thac ma kich thuéc khai thac cua ca 1a khac
nhau. Nghién ctiu nay da st dung 144 ca thé
thu thap tai luu vuc song Sai Gon - Péng
Nai dé phan tich kich thudc khai thac.

Két qua phan tich cho thay, chiéu dai
trung binh cta ca khai thac dat 120,31 %
14,68 mm, dao dong trong khoang tu 77 —
160 mm. Khéi lugng trung binh cta ca khai
thac dat 16,71 + 5,39 g, dao dong trong
khoang tir 7,08 — 32,46 g.

Kich thuéc 16n nhat ctia ca chét mun ti
theo Nguyén Thi Thu Hé (2000) 14 110 mm,
theo Fishbase (2009) la 128 mm va theo
Rainboth (1996) 1a 150 mm. Két qua cua
nghién ctiu nay cho biét kich thudc téi da cua
c4 chét mun ti 14 160 mm 16n hon so véi cac
két qua nghién ctu trude day cé thé do st
dung cac loai ngu cu khai thac khac nhau.
Trong nghién ctiu nay, moét s6 mau ca dudc
thu thap bang ngu cu la Cha - loai ngu cu
thuong khai thac ca c¢é kich thude 16n. Tuy
nhién, s6 lugng ca thé dat kich thuéc toi da
nhu néu trén khong nhiéu trong sé cic mau
nghién ctu. S lugng ca thé 16n hon 130 mm
chi chi€m khoang 27,78% va s6 lugng ca thé
c6 kich thuéc 16n hon 150 mm chi chiém
4,17% s6 lugng mau nghién ciu (Bang 1).

Dua vao cdu trdc tubi ci, nghién ctu
nay chia ca khai thac thanh 3 nhém kich
thuéc khac nhau.

Két qua 6 bang 1 cho thay, phan 16n ca
chét khai thac chu yéu dao dong trong
khoang tit 110 - 130 mm. Véi kich thuéc nay
6 thé giai thich dudc phan nao vé kich thudc
tol da cua ca theo cac nghién ciu trude day
da cong bo.

Nhu vay so véi kich thuée té1 da, nhin
chung ca chot khai thac ngoai tu nhién cé
kich thuéc tuong d6i 16n. Viéc phan chia cac
nhém kich thude khai thac nhu trén la do
lién quan dén c&u tric tudi ca khai thac.

3.1.2. Tuong quan gita chiéu dai va khéi
luong ca khai thdac

Két qua phan tich méi tuong quan giiia
su phat trién chiéu dai va khéi lugng co thé
cta ca ch6ét mun ti cho thdy, su phat trién
ctia ching theo méi tuong quan ty 1é thuan
v6i nhau. Méi tuong quan gifia chiéu dai va
khéi lugng ca thé ca chét mun ti thé hién
qua hinh 1 theo ham s6 W = 0,0002.123%5,

3.2. Thanh phan tudi ca khai thac

Ca chét thudc loai ca da tron véi vay da
thoai hoa nén viéc phan tich tudi ca phai dua
vao mau xuong. Trong dé tai nay, mau
xuong duge chon nghién ctiu 1a d6t song.

Dé xac dinh thanh phan tudi trong ca
khai thac, mau xuong séng cua 58 ca thé da
dugc phan tich va két qua phan tich duge
trinh bay 6 bang 2 va hinh 2.

Bang 1. S6 lugng ca thé theo cac nhém kich thude

Chieu dai <110 110 - 129 >130 Téng
(mm)

S6 cé thé 26 78 40 144

Ty 16 % 18,06 54,17 27,78 100
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Hinh 1. Tuong quan giita chiéu dai va khéi lugng ca khai thac

Bang 2. Thanh phan tudi ctia ca chdt mun ti khai thac

Tudi

Kich thuee 0 0 1 1 2 2 >3 Tong so
>110 (mm) 10 4 14
110 - 129 (mm) 5 12 8 3 28
>130 (mm) 1 7 3 2 3 16
Tbng sb ca thé 15 17 15 6 2 3 58
g —e— <110mm
g 14 4 —=— 110-130mm
12 H —a— >130mm
10
8 -
6
44
2
(o] T T T
0 0+ 1 1+ 2 2+ >3 s

Hinh 2. Twong quan giita tudi va kich thude

Két qua nay cho thay phan lén ca chét
mun ti khai thac déu c6 tuéi tho dudi 1%, va
chil yéu nim trong d6 tudi tu 0° dén 17,
tuong tng véi kich thuéc dao déng trong
khoang tit 110 - 130 mm (chiém 65,53% tong
s6 ca thé phan tich tudi). Ca c6 tudi 16n hon
1* ¢6 s6 luong khong nhiéu (chiém 10,34%)
va khong phat hién ca c6 tudi 16n hon 3.

Cung v6i két qua phan tich tudi thanh
thuc sinh duc (Bang 4), du ca chét mun ti
khai théac ¢6 tudi dudi 1" nhung & tudi nay
ching da c6 kha néng sinh san.

2 v o R N .
3.3. Cac dac diém vé sinh san
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3.3.1. Ty 1¢ 3/9 trong thanh phdn cd
khai thdc

Dé xac dinh ty 1& J/Q trong ca khai thac,
80 mau ca khai thac dudc chon phan tich
ngau nhién (Bang 3).

Trong s6 mau ca phan tich, c6 23 ca thé
khong phan biét duge tuyén sinh duc bing
mét thuong, 25 ca thé duc va 32 ca thé cai.
Nhu vay, ty 1& 3/Q 1la 25/32, tuong ducng
khodng 5/6. Viéc phan tich ty 1& 3/Q trong ca
khai thac ciAn phai dugc theo déi nhiéu hon
va chuyén sau hon méi c6 thé két luan. Tuy
nhién, k&t qua nghién ctiu nay cho thay ty 1é
duc/cai cling gan tuong duong 1/1.
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Bang 3. Ty 1& J/9 trong thanh phan ca chét mun ti khai thac

M KPB 3 Q Téng cdng
<110 (mm) 14 2 16
110-129 (mm) 9 17 14 40
> 130 (mm) 6 18 24
S6 ca thé 23 25 32 80

Bang 4. Tu6i thanh thuc sinh duc ctia ca chét mun ti

Tubi Cé chwa tredng thanh Ca duc Ca cai
0 10 0 0
0" 5 3 2
1 0 8 10
1" 0 3 2
2 0 1 0
2" 0 0 1

>3 0 0 0

3.3.2. Tuéi thanh thuc sinh duc

Nhiing ca thé dat giai doan III trd lén
cta chu ky thanh thuc sinh duc dugde xem 12
da thanh thuc sinh duc nhung nhiing cé thé
dat giai doan IV trd 1én méi dude xem 1a sinh
san (Pravdin, 1963).

Pé phan tich tudi thanh thuc sinh duc
cua ca chét mun ti, nghién ctu tién hanh
phan tich d6t séng ctia 45 mau ca. Két qua
phan tich duge trinh bay & bang 4 cho thay ca
chdt mun ti thanh thuc sinh duc sau mét chu
ky niam phét trién (tuong tng véi tudi 0%).
Tuy nhién, s6 ca thé thanh thuc & tudi 0* gap
khong nhiéu (chi chiém tir 13 - 20% téng s6 ca
thé trudng thanh sinh duc). Con da s6 céc ca
thé con lai phai dat it nhat tudi 1 méi thanh
thuc va sinh san. Tudi thanh thuc sinh duc
cua ca chét mun ti duge trinh bay ¢ hinh 3.

Véi két qua phan tich nay cho thiy, ca
ch6t mun ti sé thanh thuc sinh duc va c6 kha
ning sinh san sau hon 1 nam phét trién.

Nhu vay, v6i kich thuée khai thac, tubi
khai thac va tuéi thanh thuc sinh duc nhu
trén 1a nhiing théng s6 quan trong trong viéc
x4y dung mét bién phap phat trién bén viing
ngudn lgi. Hién nay, nguoén 1di ca tu nhién
khai thac dang c6 xu huéng gidm dan vé san
lugng, nhd dan vé kich thuée. Viéc biét dudc
kich thuée, tudi thanh thuc sinh duc cta mét
loai ca nao dé c6 thé giup chon nhiing loai
ngu cu thich hop nham khai thac ca c6 kich

thuéc 16n, kich thuée da trudng thanh, tao
diéu kién cho ca con, ca nhé trudng thanh va
c4 trudng thanh c6 kha ning sinh san.

3.3.3. Mua sinh sdn ctia cd

Dé phan tich mua sinh san cla ci, nghién
ctu chon phan tich 144 mau ci (mdi thang
12 mau) dé theo ddi qua trinh thanh thuc
tuyén sinh duc ctia ca (Bang 5 va Hinh 4).

S6 liéu bang 5 cho thiy, mua sinh san
ctia c4 chot mun ti 1 thoi gian muia mua ti
thang 5 dén thang 10 hang nadm. Trong dé
thoi gian sinh san cao ti thang 5 - thang 9,
cao nhat vao thang 6 - thang 8.

Nhu vay, véi thoi gian sinh san nd rd tu
thang 6 - thang 8 hang nam c6 thé gitp x4y
dung ké& hoach phat trién loai ca nay mot cach
c6 hiéu qua kinh t& cao ma khéng lam can
kiét ngudn 1di trong tu nhién bang cach tranh
khai thac trong mua sinh san, tao diéu kién
cho c4 sinh san, tai tao ngudn lgi tu nhién.

Két qua phan tich ciing cho thiy, sau
khi sinh san, tuyén sinh duc cia ca chét
mun ti thudng chuyén vé giai doan VI-III. Cé
nghia 1a sau khi sinh san, budéng trting van
con triing tich luy noan hoang. S6 triing nay
c6 thé sé ti€p tuc phat trién va sinh san
trong thoi gian con lai cia mua sinh san.
Nhu vay, ca chét mun ti ciing c6 thé 1a loai
c4 c6 kha niang sinh san nhiéu lan trong mua
sinh san kéo dai.
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—e— Ca chua trudng thanh

12 4 —a— Ca duc

Sbcathé

—a— Ca cai

=3 Tubi

Hinh 3. Tudi thanh thuc sinh duc ctia ca

Bang 5. Qua trinh thanh thuc ctia tuyén sinh duc qua cac thang trong nam

Tuyén sinh duc

Thang Khéng phéan biét Ivall ] I\ VvaVi
1 11 1
2 12 1
3 3 9
4 4 7 1
5 1 2 5 4
6 0 1 3 7 1
7 0 1 1 8 2
8 1 2 2 5 2
9 0 3 1 5 3
10 1 5 1 1 4
11 4 7 1
12 4 8
Téng 1 47 14 30 13
'% —e— KPB
g 14 - —s—Ivall
—a— [I1
127 -1V
10 4 —*—V va VI
8 |
6
4
2
o]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thang

Hinh 4. Sy thanh thuc ctia tuyén sinh duc

3.3.4. SL'tcAsinAll sdan twong déi, siic sinh san tuyét d6i trung binh dat 8.050 + 2.175
tuyét doéi

Két qua phan tich buéng triing ctua 30 o . L
ca thé cai khi budng tring dat giai doan IV St sinh san tuong d(:l cua ca chot mun
ctia chu ky thanh thuc sinh duc trinh bay ¢ t1 dao dong trong ’ khoang tit }25’63 -
bang 6 cho thiy, stc sinh san tuyét doi cha 1.187,43 tring/g khoi lugng co thé cai. Stc
cac ch6t mun ti dao dong trong khodng tit sinh san tuong déi trung binh la 389,21 +
3.200 - 20.970 triing/co thé cai. Stic sinh san 131,30 triing/g khéi lugng co thé cai.

triing/co thé cai.
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Bang 6. Chiéu dai, khéi lugng, stic sinh san tuong déi, stic sinh san tuyét d6i ctia ca

Chisbéthébngké Lab (mm) P (g) Py (9) Sinh san tuyét dbi Sinh san twong dbi HSCMSD
Nhé nhét 120 15,00 0,45 3200 125,63 1,85
Lén nhét 160 32,46 2,84 20970 1187,43 15,78
Trung binh 137,63 22,41 1,07 8050 389,21 5,16
D6 Iéch chuan 10,26 4,37 0,73 5151 310,95 4,35
Bang 7. Thanh phan thiic 4n tu nhién ctia ca chét mun ti

TT Thanh phan thirc &n Phan tich Phéng van

1 llyocyprus (Cladocera) XX

2 Macrothrix (Cladocera) XX

3 Ceriodaphnia (Cladocera) XX

4 Tropocyclops (Copepoda) XX

5 Mesocyclops (Copepoda) XX

6 Thermocyclops (Copepoda) XX

7 Allodiaptomus (Copepoda) XX

8 Au triing cdn tring XXX X

9 Cén trung nuéc XXX X

10 Giun nhiéu to XX X

11 Giap xac (tép, tém) XX X

12 Cécon X X

13 Mun ba hiru co X

Véi stic sinh san tuong déi trung binh 1a
389,21 + 131,30 trung/g khoi lugng co thé
cai, ca chdt mun ti tuy cé kich thuéc nho
nhung lai c¢6 kha ning sinh san 16n va kha
niang phuc héi quan dan nhanh (1 nam). DPay
la mot diéu kién thuan lgi trong viéc phat
trién bén viing ngudn lgi tu nhién néu biét
khai thac hgp ly.

3.4. Dinh duong

Két qua phan tich dinh tinh thanh phan
thiic 4n c6 trong dng tiéu hoa ctia ci chét
mun ti cung véi s6 liéu thu thap théng qua
phdéng van cong déng trinh bay 6 bang 7 cho
thay, thanh phan thtc &n cta ca chot mui ti
cling tuong d6i da dang. Cac loai thic an gip
nhiéu va c6 1& 1a thtic 4n chinh cta ca chét
mun ti 12 déng vat pha du, gidp xéc, du
trung con trung, con trung nudc. Thic an 1a
cad nho va mua ba hiiu cé gip it hon rat
nhiéu. Tuy nhién, so véi thuc vat thi thic &n
dong vat van dudc c4 ua thich hon.

Ca thuong kiém an & ven bg, trong cac
trang co6, bui cAy thuy sinh, d3c biét 1a 6 cac
viung ngap trong mua lii. Ca thudng kiém an

d tang gitia va tang day d cac viing nudc nong,
it khi lén tang mit. O cac ving nudc sau va
céc song 16n, ca thudng kiém an & gan ba.

4. KET LUAN VA DE NGHI
4.1. K&t luan

Ca khai thac ¢6 kich thude trung binh la
120,31 + 14,63 mm, dao dong trong khoang
tit 77 — 160 mm. Khéi luong trung binh cua
ca khai thac dat 16,71 + 5,39 g, dao dong
trong khoang ti 7,08 — 32,46 g. Ca khai thac
¢6 kich thuée nho, tudi tho thap. Phan 16n ca
khai thac duge déu cé tudi tho dudi 2 niam
tudi. Tuy nhién, & tudi nay ca da thanh thuc
sinh duc va c¢6 kha ning sinh san dé phuc
héi quan dan.

Stic sinh sdn tuyét déi cia cac chét mun
ti dao déng trong khoang tit 3.200 — 20.970
tring/co thé cai, trung binh dat 8050 + 2175
tring/co thé cai. Stc sinh san tuong déi dao
dong trong khoang tit 125,63 - 1.187,43 triing/g
khéi lugng co thé cai, trung binh 1a 389,21 +
131,30 triing/g khéi lugng co thé cai.
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4.2. Dé nghi

V6i nhiing két qua phan tich trén, dé
phat trién bén viing ngudn 16i ca chét mun ti
trong tu nhién viia mang lai hiéu qua kinh
t& vita duy tri nguon loi, dé nghi:

- Nén st dung céac loai ngu cu khai thac
loai ca nay khi ca da dat kich thuée trén
130 mm.

- C4 sinh san n6 rd ti thang 6 - 8, khong
nén khai thac ca trong thoi gian dau cua
mila mua nham tao diéu kién cho ca c6 diéu
kién thanh thuc sinh duc va sinh san tai tao
quén thé trong tu nhién.

- Can nghién ciu sau hon vé loai ca nay
va dua ching vao nuéi nhén tao, dap tng
nhu ciu thuc phdm va giam bét khai thac tu
nhién via duy tri ngudn 1di viia bao tén da
dang sinh hoc va phét trién bén viing.
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ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ CHỐT MUN TI - MYSTUS  MULTIRADIATUS ROBERTS, 1992
Ở LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN - ĐỒNG NAI


Some Biological Characteristics of Mystus multiradiatus, 1992
in Saigon - Dongnai River System


Nguyễn Xuân Đồng, Hoàng Đức Đạt


Viện Sinh học Nhiệt đới
Địa chỉ email liên hệ tác giả: fishdong204@gmail.com/ xuandongnguyen@gmail.com 


TÓM TẮT


Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1/2007 đến tháng 6/2010 trên 144 mẫu vật thuộc loài cá chốt mun ti (Mystus multiradiatus) thu thập tại lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai nhằm xác định các đặc điểm sinh học - sinh thái cơ bản của loài cá này với mục đích thuần hoá chúng trong tương lai. Các chỉ tiêu được chọn nghiên cứu bao gồm: tương quan phát triển giữa kích thước và khối lượng (144 mẫu); thành phần tuổi cá khai thác (58 mẫu); tỷ lệ đực/cái trong cá khai thác (80 mẫu); tuổi thành thục sinh dục (45 mẫu); sức sinh sản (30 mẫu). Kết quả phân tích cho thấy, cá chốt mun ti là loài cáốc kích thước nhỏ, tuổi thọ thấp nhưng lại có khả năng thành thục sinh dục và sinh sản sớm (cá 1 năm đã có thể sinh sản); sức sinh sản tương đối cao,... điều này cho thấy, cá chốt mun ti là loàì cá có khả năng phục hồi quần đàn nhanh. Hơn nữa, loài cá này có sản lượng tương đối cao, thịt thơm ngon, có giá trị kinh tế ở khu vực Nam Bộ. Ngoài giá trị về kinh tế, loài cá này còn có những đặc điểm nổi bật về ngoại hình, kích thước vừa phải nên khá được ưa chuộng trên thị trường cá cảnh. Nghiên cứu còn cho thấy, loài cá này có vùng phân bố tương đối rộng, các chỉ tiêu môi trường phân bố có biên độ dao động cao, thức ăn đa dạng... rất thuận lợi để thuần hoá cho mục đích nuôi trong tương lai.


Từ khoá: Cá kinh tế, đặc điểm sinh học, Mystus multiradiatus, Sài Gòn - Đồng Nai.


SUMMARY


A study was carried out from 1/2007 to 6/2010 on 144 specimen of Mystus multiradiatus species that collecting in Saigon - Dongnai river system. This paper present some biological characteristics such as: interdependence between weight and length (144 specimen); age (58 specimen); reproductive capacity (30 specimen); seasonal of reproduction and distribution, etc. The result showed that: this species is small size; short life cycle; short mature age; high reproductive power; ect. That is favorable reproductive resource.This species is known, because of high exploitation, valuable food supply and economic fish value in the Southern of Vietnam. Beside economic value, it is using for ornamental fishes purpose. This study is purpose to make the first data for development of aquaculture.


Key words: Biological characteristics, economic fish, Mystus multiradiatus, Saigon - Dongnai. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Cá chốt mun ti - Mystus multiradiatus Roberts, 1992 thuộc giống cá chốt (Mystus), họ cá lăng (Bagridae), bộ cá nheo (Siluriformes). Trên thế giới, giống Mystus có 37 loài, phân bố khá rộng nhưng phần lớn cũng tập trung ở các nước nhiệt đới. ở Việt Nam, giống Mystus có 9 loài, phần lớn tập trung ở các tỉnh Nam Bộ, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cá chốt mun ti là loài cá rất có giá trị về mặt kinh tế ở khu vực Nam Bộ như sản lượng khai thác cao, thịt ngon và có giá trị cao về mặt hàng hoá. Ngoài ra, cá chốt mun ti còn có thể được sử dụng làm cá cảnh (Bộ Thuỷ sản, 1996) bởi các đường nét trên cơ thể sắc sảo, màu sắc nổi bật, kích thước vừa phải và khá được ưa chuộng trên thị trường cá cảnh hiện nay.


Mặc dầu cá chốt mun ti rất có giá trị cả về thực phẩm và mục đích vui chơi, giải trí nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào nghiên cứu về đặc điểm sinh học – sinh thái của loài cá này. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu một số đặc điểm sinh học sinh thái cơ bản của loài cá này như: tương quan chiều dài - khối lượng cá khai thác; kích thước cá khai thác; thành phần tuổi cá khai thác; sức sinh sản tương đối; sức sinh sản tuyệt đối; thành phần thức ăn tự nhiên với mong muốn làm cơ sở ban đầu cho việc phát triển loài cá này cho mục đích thương mại trong tương lai.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


2.1. Phương pháp thực địa


16 đợt khảo sát thực địa đã được tổ chức từ 1/2007 đến 6/2010 để thu thập mẫu phân tích các đặc điểm sinh học – sinh thái. Mẫu vật được thu tại các khu vực thuộc lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai và được lưu giữ tại Phòng tiêu bản cá, Viện Sinh học Nhiệt đới, Tp. Hồ Chí Minh.

Các mẫu vật được chụp hình ngay khi còn tươi sau đó được cố định và lưu giữ trong formaline 5-8% đưa về phân tích ở phòng thí nghiệm. Riêng các mẫu phân tích thành phần thức ăn thì được giải phẫu tại chỗ và cố định ruột của chúng để phân tích ở phòng thí nghiệm.


Ngoài ra, phương pháp tiếp xúc cộng đồng cũng được tiến hành song song để thu thập những thông tin liên quan như: thời gian đánh bắt; mùa vụ đánh bắt; mùa sinh sản; thức ăn; phân bố; …


2.2. Trong phòng thí nghiệm


Mẫu vật thu thập ngoài thực địa được tiến hành phân tích trong phòng thí nghiệm với các chỉ tiêu: 


- Chiều dài được đo trực tiếp trên mẫu cá


thu thập bằng thước kẹp; khối lượng được cân bằng cân điện tử Setius; các mối tương quan về chiều dài và khối lượng được phân tích trên phần mềm MS. Excel 2007 và Systate 6.0.


- Tính thành phần tuổi cá khai thác dựa vào sự phát triển của các vòng sinh trưởng trên mẫu xương lấy từ đốt sống của cột sống (Pravdin, 1963).


- Sức sinh sản tuyệt đối được xác định bằng cách đếm số lượng trứng cá khi cá thể cái đã phát triển tuyến sinh dục đến giai đoạn IV của chu kỳ chín muồi sinh dục; sức sinh sản tương đối được xác định theo công thức T = N/W (N: sức sinh sản tuyệt đối, W khối lượng cơ thể cá cái) (Pravdin, 1963; Nikolsky, 1961; Xakun, Buskaia, 1968).


- Các đặc điểm về phân bố, di cư được xác định dựa vào mẫu vật thu thập, phỏng vấn ngư dân và tham khảo các tài liệu của (Pravdin, 1963; Bùi Lai và cs., 1985; Nikolsky, 1961; Trần Văn Vỹ, 1982).


- Thành phần thức ăn trong ống tiêu hoá được phân tích dựa vào hiện diện của thức ăn trong mẫu ruột và tần suất xuất hiện từng loại thức ăn (Trần Văn Vỹ, 1982). Ngoài ra, nghiên cứu có kết hợp với phương pháp tiếp xúc cộng đồng (ngư dân và người nuôi cá cảnh) và tham khảo các tài liệu khác có liên quan.


Các chỉ số phân tích theo phương pháp ngư loại học thông thường. Số liệu phân tích được xử lý trên các phần mềm Excel 2007 và Systate 6.0 và các phần mềm hỗ trợ khác. Phương pháp tiếp xúc cộng đồng dựa vào mẫu phiếu điều tra của nhóm nghiên cứu.


[image: image1.jpg]





Cá chốt sọc mun ti Mystus multiradiatus Roberts, 1992

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Tương quan chiều dài - khối lượng
       cá khai thác


3.1.1. Kích thước, khối lượng cá khai thác


Tuỳ theo từng loại ngư cụ, cách khai thác mà kích thước khai thác của cá là khác nhau. Nghiên cứu này đã sử dụng 144 cá thể thu thập tại lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai để phân tích kích thước khai thác.


Kết quả phân tích cho thấy, chiều dài trung bình của cá khai thác đạt 120,31 (   14,68 mm, dao động trong khoảng từ 77 – 160 mm. Khối lượng trung bình của cá khai thác đạt 16,71 ( 5,39 g, dao động trong khoảng từ 7,08 – 32,46 g.


Kích thước lớn nhất của cá chốt mun ti theo Nguyễn Thị Thu Hè (2000) là 110 mm, theo Fishbase (2009) là 128 mm và theo Rainboth (1996) là 150 mm. Kết quả của nghiên cứu này cho biết kích thước tối đa của cá chốt mun ti là 160 mm lớn hơn so với các kết quả nghiên cứu trước đây có thể do sử dụng các loại ngư cụ khai thác khác nhau. Trong nghiên cứu này, một số mẫu cá được thu thập bằng ngư cụ là Chà - loại ngư cụ thường khai thác cá có kích thước lớn. Tuy nhiên, số lượng cá thể đạt kích thước tối đa như nêu trên không nhiều trong số các mẫu nghiên cứu. Số lượng cá thể lớn hơn 130 mm chỉ chiếm khoảng 27,78% và số lượng cá thể có kích thước lớn hơn 150 mm chỉ chiếm 4,17% số lượng mẫu nghiên cứu (Bảng 1).


Dựa vào cấu trúc tuổi cá, nghiên cứu này chia cá khai thác thành 3 nhóm kích thước khác nhau. 


Kết quả ở bảng 1 cho thấy, phần lớn cá chốt khai thác chủ yếu dao động trong khoảng từ 110 - 130 mm. Với kích thước này có thể giải thích được phần nào về kích thước tối đa của cá theo các nghiên cứu trước đây đã công bố.


Như vậy so với kích thước tối đa, nhìn chung cá chốt khai thác ngoài tự nhiên có kích thước tương đối lớn. Việc phân chia các nhóm kích thước khai thác như trên là do liên quan đến cấu trúc tuổi cá khai thác.


3.1.2. Tương quan giữa chiều dài và khối
          lượng cá khai thác


Kết quả phân tích mối tương quan giữa sự phát triển chiều dài và khối lượng cơ thể của cá chốt mun ti cho thấy, sự phát triển của chúng theo mối tương quan tỷ lệ thuận với nhau. Mối tương quan giữa chiều dài và khối lượng cá thể cá chốt mun ti thể hiện qua hình 1 theo hàm số W = 0,0002.L2,3905.


3.2. Thành phần tuổi cá khai thác


Cá chốt thuộc loài cá da trơn với vảy đã thoái hoá nên việc phân tích tuổi cá phải dựa vào mẫu xương. Trong đề tài này, mẫu xương được chọn nghiên cứu là đốt sống.


Để xác định thành phần tuổi trong cá khai thác, mẫu xương sống của 58 cá thể đã được phân tích và kết quả phân tích được trình bày ở bảng 2 và hình 2.


Bảng 1. Số lượng cá thể theo các nhóm kích thước


		Chiều dài
(mm)

		< 110

		110 - 129

		> 130

		Tổng



		Số cá thể

		26

		78

		40

		144



		Tỷ lệ %

		18,06

		54,17

		27,78

		100
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Hình 1. Tương quan giữa chiều dài và khối lượng cá khai thác


Bảng 2. Thành phần tuổi của cá chốt mun ti khai thác


		                       Tuổi
Kích thước

		0

		0+

		1

		1+

		2

		2+

		> 3

		Tổng số



		>110 (mm)

		10

		4

		

		

		

		

		

		14



		110 - 129 (mm)

		5

		12

		8

		3

		

		

		

		28



		>130 (mm)

		

		1

		7

		3

		2

		3

		

		16



		Tổng số cá thể

		15

		17

		15

		6

		2

		3

		

		58





[image: image3.emf]0


2


4


6


8


10


12


14


0 0+ 1 1+ 2 2+ >3


Tuổi


Số cá thể


<110mm


110-130mm


>130mm




Hình 2. Tương quan giữa tuổi và kích thước


Kết quả này cho thấy phần lớn cá chốt mun ti khai thác đều có tuổi thọ dưới 1+, và chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 0+ đến 1+, tương ứng với kích thước dao động trong khoảng từ 110 - 130 mm (chiếm 65,53% tổng số cá thể phân tích tuổi). Cá có tuổi lớn hơn 1+ có số lượng không nhiều (chiếm 10,34%) và không phát hiện cá có tuổi lớn hơn 3.

Cùng với kết quả phân tích tuổi thành thục sinh dục (Bảng 4), dù cá chốt mun ti khai thác có tuổi dưới 1+ nhưng ở tuổi này chúng đã có khả năng sinh sản.


3.3. Các đặc điểm về sinh sản

3.3.1. Tỷ lệ ♂/♀ trong thành phần cá
          khai thác


Để xác định tỷ lệ ♂/♀ trong cá khai thác, 80 mẫu cá khai thác được chọn phân tích ngẫu nhiên (Bảng 3).


Trong số mẫu cá phân tích, có 23 cá thể không phân biệt được tuyến sinh dục bằng mắt thường, 25 cá thể đực và 32 cá thể cái. Như vậy, tỷ lệ ♂/♀ là 25/32, tương đương khoảng 5/6. Việc phân tích tỷ lệ ♂/♀ trong cá khai thác cần phải được theo dõi nhiều hơn và chuyên sâu hơn mới có thể kết luận. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ đực/cái cũng gần tương đương 1/1.

Bảng 3. Tỷ lệ ♂/♀ trong thành phần cá chốt mun ti khai thác


		                Tuyến sinh dục

Kích thước

		KPB

		♂

		♀

		Tổng cộng



		< 110 (mm)

		14

		2

		

		16



		110-129 (mm)

		9

		17

		14

		40



		> 130 (mm)

		

		6

		18

		24



		Số cá thể

		23

		25

		32

		80





Bảng 4. Tuổi thành thục sinh dục của cá chốt mun ti


		Tuổi

		Cá chưa trưởng thành

		Cá đực

		Cá cái



		0

		10

		0

		0



		0+

		5

		3

		2



		1

		0

		8

		10



		1+

		0

		3

		2



		2

		0

		1

		0



		2+

		0

		0

		1



		≥ 3

		0

		0

		0



		

		

		

		





3.3.2. Tuổi thành thục sinh dục


Những cá thể đạt giai đoạn III trở lên của chu kỳ thành thục sinh dục được xem là đã thành thục sinh dục nhưng những cá thể đạt giai đoạn IV trở lên mới được xem là sinh sản (Pravdin, 1963).


Để phân tích tuổi thành thục sinh dục của cá chốt mun ti, nghiên cứu tiến hành phân tích đốt sống của 45 mẫu cá. Kết quả phân tích được trình bày ở bảng 4 cho thấy cá chốt mun ti thành thục sinh dục sau một chu kỳ năm phát triển (tương ứng với tuổi 0+). Tuy nhiên, số cá thể thành thục ở tuổi 0+ gặp không nhiều (chỉ chiếm từ 13 - 20% tổng số cá thể trưởng thành sinh dục). Còn đa số các cá thể còn lại phải đạt ít nhất tuổi 1 mới thành thục và sinh sản. Tuổi thành thục sinh dục của cá chốt mun ti được trình bày ở hình 3.


Với kết quả phân tích này cho thấy, cá chốt mun ti sẽ thành thục sinh dục và có khả năng sinh sản sau hơn 1 năm phát triển.


Như vậy, với kích thước khai thác, tuổi khai thác và tuổi thành thục sinh dục như trên là những thông số quan trọng trong việc xây dựng một biện pháp phát triển bền vững nguồn lợi. Hiện nay, nguồn lợi cá tự nhiên khai thác đang có xu hướng giảm dần về sản lượng, nhỏ dần về kích thước. Việc biết được kích thước, tuổi thành thục sinh dục của một loài cá nào đó có thể giúp chọn những loại ngư cụ thích hợp nhằm khai thác cá có kích

thước lớn, kích thước đã trưởng thành, tạo điều kiện cho cá con, cá nhỏ trường thành và cá trưởng thành có khả năng sinh sản.


3.3.3. Mùa sinh sản của cá


Để phân tích mùa sinh sản của cá, nghiên cứu chọn phân tích 144 mẫu cá (mỗi tháng 12 mẫu) để theo dõi quá trình thành thục tuyến sinh dục của cá (Bảng 5 và Hình 4).


Số liệu bảng 5 cho thấy, mùa sinh sản của cá chốt mun ti là thời gian mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Trong đó thời gian sinh sản cao từ tháng 5 - tháng 9, cao nhất vào tháng 6 - tháng 8.


Như vậy, với thời gian sinh sản nở rộ từ tháng 6 - tháng 8 hàng năm có thể giúp xây dựng kế hoạch phát triển loài cá này một cách có hiệu quả kinh tế cao mà không làm cạn kiệt nguồn lợi trong tự nhiên bằng cách tránh khai thác trong mùa sinh sản, tạo điều kiện cho cá sinh sản, tái tạo nguồn lợi tự nhiên.


Kết quả phân tích cũng cho thấy, sau khi sinh sản, tuyến sinh dục của cá chốt mun ti thường chuyển về giai đoạn VI-III. Có nghĩa là sau khi sinh sản, buồng trứng vẫn còn trứng tích luỹ noãn hoàng. Số trứng này có thể sẽ tiếp tục phát triển và sinh sản trong thời gian còn lại của mùa sinh sản. Như vậy, cá chốt mun ti cũng có thể là loài cá có khả năng sinh sản nhiều lần trong mùa sinh sản kéo dài.
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Hình 3. Tuổi thành thục sinh dục của cá


		Bảng 5. Quá trình thành thục của tuyến sinh dục qua các tháng trong năm


                      Tuyến sinh dục


Tháng

		Không phân biệt

		I và II

		III

		IV

		V và VI



		1

		11

		1

		

		

		



		2

		12

		1

		

		

		



		3

		3

		9

		

		

		



		4

		4

		7

		1

		

		



		5

		1

		2

		5

		4

		



		6

		0

		1

		3

		7

		1



		7

		0

		1

		1

		8

		2



		8

		1

		2

		2

		5

		2



		9

		0

		3

		1

		5

		3



		10

		1

		5

		1

		1

		4



		11

		4

		7

		

		

		1



		12

		4

		8

		

		

		



		Tổng

		41

		47

		14

		30

		13
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Hình 4. Sự thành thục của tuyến sinh dục


3.3.4. Sức sinh sản tương đối, sức sinh sản
          tuyệt đối

Kết quả phân tích buồng trứng của 30 cá thể cái khi buồng trứng đạt giai đoạn IV của chu kỳ thành thục sinh dục trình bày ở bảng 6 cho thấy, sức sinh sản tuyệt đối của các chốt mun ti dao động trong khoảng từ 3.200 - 20.970 trứng/cơ thể cái. Sức sinh sản


tuyệt đối trung bình đạt 8.050 ( 2.175 trứng/cơ thể cái.


Sức sinh sản tương đối của cá chốt mun ti dao động trong khoảng từ 125,63 – 1.187,43 trứng/g khối lượng cơ thể cái. Sức sinh sản tương đối trung bình là 389,21 (  131,30 trứng/g khối lượng cơ thể cái.


Bảng 6. Chiều dài, khối lượng, sức sinh sản tương đối, sức sinh sản tuyệt đối của cá


		Chỉ số thống kê

		Lab (mm)

		P (g)

		Pg (g)

		Sinh sản tuyệt đối

		Sinh sản tương đối

		HSCMSD



		Nhỏ nhất

		120

		15,00

		0,45

		3200

		125,63

		1,85



		Lớn nhất

		160

		32,46

		2,84

		20970

		1187,43

		15,78



		Trung bình

		137,63

		22,41

		1,07

		8050

		389,21

		5,16



		Độ lệch chuẩn

		10,26

		4,37

		0,73

		5151

		310,95

		4,35





Bảng 7. Thành phần thức ăn tự nhiên của cá chốt mun ti


		TT

		Thành phần thức ăn

		Phân tích

		Phỏng vấn



		1

		Ilyocyprus (Cladocera)

		xx

		



		2

		Macrothrix (Cladocera)

		xx

		



		3

		Ceriodaphnia (Cladocera)

		xx

		



		4

		Tropocyclops (Copepoda)

		xx

		



		5

		Mesocyclops (Copepoda)

		xx

		



		6

		Thermocyclops (Copepoda)

		xx

		



		7

		Allodiaptomus (Copepoda)

		xx

		



		8

		Ấu trùng côn trùng

		xxx

		x



		9

		Côn trung nước

		xxx

		x



		10

		Giun nhiều tơ

		xx

		x



		11

		Giáp xác (tép, tôm)

		xx

		x



		12

		Cá con

		x

		x



		13

		Mùn bã hữu cơ

		x

		





Với sức sinh sản tương đối trung bình là 389,21 ( 131,30 trứng/g khối lượng cơ thể cái, cá chốt mun ti tuy có kích thước nhỏ nhưng lại có khả năng sinh sản lớn và khả năng phục hồi quần đàn nhanh (1 năm). Đây là một điều kiện thuận lợi trong việc phát triển bền vững nguồn lợi tự nhiên nếu biết khai thác hợp lý.


3.4. Dinh dưỡng


Kết quả phân tích định tính thành phần thức ăn có trong ống tiêu hoá của cá chốt mun ti cùng với số liệu thu thập thông qua phỏng vấn cộng đồng trình bày ở bảng 7 cho thấy, thành phần thức ăn của cá chốt mui ti cũng tương đối đa dạng. Các loại thức ăn gặp nhiều và có lẽ là thức ăn chính của cá chốt mun ti là động vật phù du, giáp xác, ấu trùng côn trùng, côn trùng nước. Thức ăn là cá nhỏ và mùa bã hữu cơ gặp ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên, so với thực vật thì thức ăn động vật vẫn được cá ưa thích hơn.


Cá thường kiếm ăn ở ven bờ, trong các trảng cỏ, bụi cây thuỷ sinh, đặc biệt là ở các vùng ngập trong mùa lũ. Cá thường kiếm ăn ở tầng giữa và tầng đáy ở các vùng nước nông, ít khi lên tầng mặt. ở các vùng nước sâu và các sông lớn, cá thường kiếm ăn ở gần bờ.


4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ


4.1. Kết luận


Cá khai thác có kích thước trung bình là 120,31 ( 14,63 mm, dao động trong khoảng từ 77 – 160 mm. Khối lượng trung bình của cá khai thác đạt 16,71 ( 5,39 g, dao động trong khoảng từ 7,08 – 32,46 g. Cá khai thác có kích thước nhỏ, tuổi thọ thấp. Phần lớn cá khai thác được đều có tuổi thọ dưới 2 năm tuổi. Tuy nhiên, ở tuổi này cá đã thành thục sinh dục và có khả năng sinh sản để phục hồi quần đàn.


Sức sinh sản tuyệt đối của các chốt mun ti dao động trong khoảng từ 3.200 – 20.970 trứng/cơ thể cái, trung bình đạt 8050 ( 2175 trứng/cơ thể cái. Sức sinh sản tương đối dao động trong khoảng từ 125,63 - 1.187,43 trứng/g khối lượng cơ thể cái, trung bình là 389,21 ( 131,30 trứng/g khối lượng cơ thể cái.


4.2. Đề nghị

Với những kết quả phân tích trên, để phát triển bền vững nguồn lợi cá chốt mun ti trong tự nhiên vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa duy trì nguồn lợi, đề nghị:


- Nên sử dụng các loại ngư cụ khai thác loài cá này khi cá đã đạt kích thước trên 130 mm.


- Cá sinh sản nở rộ từ tháng 6 - 8, không nên khai thác cá trong thời gian đầu của mùa mưa nhằm tạo điều kiện cho cá có điều kiện thành thục sinh dục và sinh sản tái tạo quần thể trong tự nhiên.


- Cần nghiên cứu sâu hơn về loài cá này và đưa chúng vào nuôi nhân tạo, đáp ứng nhu cầu thực phẩm và giảm bớt khai thác tự nhiên vừa duy trì nguồn lợi vừa bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. 
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